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TÓM TẮT Các kết quả nghiên cứu về đặc điểm động lực của dòng chảy tổng hợp ở một 

số vùng biển thềm lục địa Việt Nam qua việc phân tích số liệu đo đạc dài 
ngày tại các trạm phao trong 6/2000 cho thấy: ở vùng biển phía nam đảo Cù 
Lao Chàm (Quảng Nam), sự biến đổi của dòng chảy tổng hợp theo độ sâu có 
xu thế yếu dần và bị phân tán theo nhiều hướng khác nhau, trong đó hướng 
nam, đông nam là ưu thế và ngược chiều với hướng bắc, tây bắc ở tầng mặt; 
ở vùng biển Lệ Thủy (Quảng Bình), từ tầng mặt đến tầng đáy xu thế của 
dòng chảy luôn luôn có hướng đông nam; còn ở vùng biển phía tây đảo Bạch 
Long Vĩ (Hải Phòng), dòng chảy có xu thế hướng bắc, đông bắc và nam, tây 
nam, gần trùng với hướng chảy mạnh của các dòng nhật triều K1 và O1. Ở 
vùng biển phía tây Bạch Long Vĩ, dòng triều có tốc độ rất lớn so với dòng 
trung bình. Xu thế chung của chế độ dòng triều ở cả ba vùng là do sự chi 
phối chủ yếu của các dòng nhật triều (K1, O1) so với các dòng bán nhật triều 
(M2, S2). 
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COASTAL ZONES OF VIET NAM ON BASIS OF ANALYZING THE DATA 
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SUMMARY Some results of analyzing the currents on basis of using the data measured at 

the mooring buoy stations of the coastal zones in the period of June 2000 are 
presented: in the southern regions of Cu Lao Cham island, the changes of 
currents in the depths are characterized by domination of currents with the 
northern and north-western in the surface layers and in the bottom layers 
with the southern and south-eastern directions. In the sea coastal zone of Le 
Thuy, domination of currents with the south- eastern directions is observed 
at all the depths. In the western region of Bach Long Vi island, the currents 
are observed by domination of the north, north-eastern and south, south–
western directions. In the western region of Bach Long Vi island the velocity 
of average current is smaller, but the velocity of tidal current is bigger than 
in the other regions. In the studied regions the tidal currents are 
characterized by domination of the tidal diurnal waves O1 and K1. 
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I. MỞ ĐẦU 
 

Bài báo trình bày các kết quả 
nghiên cứu về đặc điểm động lực của 
dòng chảy tổng hợp ở một số vùng biển 
thềm lục địa Việt Nam qua việc phân 
tích các số liệu đo đạc dài ngày tại các 
trạm phao trong “đợt khảo sát định kỳ 
Biển Đông”, tháng 6/2000. Như chúng 
ta đã biết, dự án “Khảo sát định kỳ 
Biển Đông” được tổ chức định kỳ hàng 
năm, với nhiệm vụ chính là khảo sát 
và nghiên cứu cơ bản các điều kiện tự 
nhiên và môi trường của Biển Đông. 
Đây là một phần các kết quả nghiên 
cứu do tác giả làm chủ trì, được trích ra 
từ các kết quả nghiên cứu tổng hợp của 
dự án. 
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
 

Trong bài báo đã sử dụng các dãy 
số liệu đo dòng dài ngày tại các trạm 
phao ở vùng biển phía nam đảo Cù Lao 
Chàm (ký hiệu Tr. LT14), vùng biển Lệ 
Thủy (ký hiệu Tr. LT8) và vùng biển 
phía tây đảo Bạch Long Vĩ (ký hiệu Tr. 
LT1). Tại các trạm phao dòng chảy 
được đo bằng máy tự ghi DNC-2M tại 3 
tầng: mặt, giữa và đáy, với khoảng thời 
gian đặt ghi tự động của máy là 15 
phút/1 số liệu. Tổng thời gian tiến 
hành đo đạc tại các trạm là: 74 giờ đối 
với trạm Tr. LT14; 168 giờ đối với 
trạm Tr. LT8 và 48 giờ đối với trạm 
Tr. LT1. Độ sâu trung bình tại các 
trạm là: 52m (trạm Tr. LT14); 31m 
(trạm Tr. LT8) và 33m (trạm Tr. LT1). 
Thời gian tiến hành đợt khảo sát bắt 
đầu từ ngày 4/6/2000 đến 21/6/2000. Ví 
trí của các trạm phao có tọa độ như 
sau:      

- : 15o43.686’N, : 108o43.537’E 
(traïm Tr. LT14). 

- : 17o14.432’N, : 107o00.535’E 
(traïm Tr. LT8). 

- : 20o08.182’N,  = 107o40.503’E 

(traïm Tr. LT1). 
Qua thực tế đo đạc dài ngày trên 

biển chúng tôi nhận thấy rằng, các 
trạm phao với các thông số kỹ thuật 
thiết kế đã hoạt động rất ổn định 
trong điều kiện thời tiết khá khắc 
nghiệt với tốc độ gió có thể đạt tới cấp 
7. Mặt khác như chúng ta đã biết, việc 
ứng dụng trạm phao để đo đạc dòng 
chảy ở biển là một trong những phương 
pháp đo đạc được sử dụng phổ biến 
nhất trong hải dương học hiện nay bởi 
vì các số liệu đo đạc trên cơ sở sử dụng 
phương pháp này có độ chính xác và độ 
tin cậy rất cao. 
  
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Đặc điểm thống kê của dòng 
chảy tổng hợp 

  Kết quả tính toán thống kê tần 
suất của dòng chảy tổng hợp theo 8 
hướng và theo các khoảng tốc độ ở 
vùng biển phía nam Cù Lao Chàm, 
vùng biển Lệ Thủy và vùng biển phía 
tây Bạch Long Vĩ, cho thấy rằng:  

- Ở vùng biển phía nam Cù Lao 
Chàm, tại tầng 5m, dòng chảy tổng 
hợp có hướng bắc và tây bắc với tần 
suất ưu thế theo mỗi hướng là 33%. 
Dòng chảy theo các hướng nam, đông, 
đông nam và tây nam tồn tại với tần 
suất rất nhỏ, dưới 6%. Dòng chảy theo 
các hướng đông bắc và tây chỉ chiếm 
khoảng 12% theo mỗi hướng (Hình 2). 
Tốc độ trung bình của dòng chảy tổng 
hợp là 25,5cm/s và cực đại là 57,0 cm/s 
(Bảng 1). Tại tầng 20m, dòng chảy 
tổng hợp với các hướng chiếm ưu thế 
đã biến đổi đáng kể. Dòng chảy ưu thế 
tại tầng này chỉ tồn tại theo hướng tây 
bắc với tần suất xấp xỉ 34%. Thêm 
nữa, nếu tại tầng 5m dòng chảy theo 
các hướng nam và đông nam hầu như 
không tồn tại, thì tại tầng này chúng 
đã xuất hiện với tần suất khá cao 
(nam: 21% và đông nam: 8%). Tốc độ 
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dòng chảy cực đại là 53,0 cm/s chủ yếu 
theo hướng tây bắc, tốc độ trung bình 
là 18,6 cm/s (Bảng 1). Nếu tại tầng 5m 
và 20m dòng chảy theo hướng đông 
nam không tồn tại hoặc tồn tại với tần 
suất nhỏ, thì khi xuống đến tầng gần 
đáy (tầng 40m) nó đã chiếm ưu thế 
vượt trên tất cả các hướng khác (29%). 
Tần suất của dòng chảy theo hướng tây 
bắc tại tầng này cũng có giá trị tương 
đương với hướng đông nam (27%). 
Dòng chảy theo hướng nam cũng có tần 
suất xấp xỉ 15%, gần bằng một nửa 
hướng đông nam. Tốc độ cực đại của 
dòng chảy tổng hợp tại tầng 40m là 
33,0 cm/s và trung bình là 17,7 cm/s.  

Như vậy, từ các kết quả phân tích 
chi tiết ở trên có thể rút ra nhận xét 
về xu thế biến đổi theo độ sâu của dòng 
chảy tổng hợp ở vùng biển phía nam 
Cù Lao Chàm, đó là: ở các tầng gần 
mặt, dòng chảy tổng hợp có xu thế là 
hướng tây bắc, bắc và nguyên nhân chủ 
yếu là do sự chi phối của dòng chảy gió 
gây ra. Tuy nhiên khi càng xuống sâu 
dòng chảy càng yếu dần và bị phân tán 
theo nhiều hướng khác nhau, trong đó 
hướng nam và đông nam là chủ yếu. 
Tại tầng gần đáy dòng chảy tổng hợp 
hầu như không còn chịu ảnh hưởng của 
dòng gió mà chủ yếu do dòng triều chi 
phối. Tại tầng này tần suất phân bố 
của dòng chảy chủ yếu tập trung ở hai 
hướng chính là đông nam và tây bắc - 
là hướng chảy mạnh của dòng triều tại 
vùng này.   

- Ở vùng biển Lệ Thủy, một mặt 
do ảnh hưởng cục bộ của hệ thống gió 
mùa tây nam khá ổn định theo hướng 
tây trong suốt thời kỳ khảo sát, mặt 
khác do sự chi phối của hoàn lưu xoáy 
thuận hình thành ở vịnh Bắc Bộ trong 
thời kỳ mùa hè, nên dòng chảy tổng 
hợp có xu thế khá ổn định theo hướng 
đông nam từ tầng mặt đến tầng đáy 
(hướng chảy dọc bờ về phía nam) với 
tần suất ưu thế lớn hơn 60% (Hình 3). 

Tốc độ dòng chảy tổng hợp có thể đạt 
giá trị cực đại là 74,0cm/s ở tầng 5m, 
62,0cm/s ở tầng 15m và 32,0cm/s ở 
tầng 25m (Bảng 1). Những kết quả 
nghiên cứu về xu thế của dòng chảy 
tổng hợp trong vùng biển này cũng đã 
được nhiều tác giả trong nước đề cập 
đến, tuy nhiên còn ở mức độ chưa hoàn 
chỉnh để đưa ra các kết luận với độ tin 
cậy bảo đảm [2, 3]. 

- Ở vùng biển phía tây Bạch Long 
Vĩ, dòng chảy tổng hợp tại tầng 5m có 
hướng bắc chiếm ưu thế với tần suất 
39%, hướng tây nam với tần suất 26% 
và sau đó là hướng nam với tần suất 
16%. Tại tầng 15m, dòng chảy có các 
hướng chiếm ưu thế là đông bắc (tần 
suất 44%) và tây nam (tần suất 39%), 
dòng chảy theo các hướng khác hầu 
như không tồn tại hoặc tồn tại nhưng 
với tần suất nhỏ hơn 5%. Tại tầng 
25m, dòng chảy cũng có xu thế tương 
tự như ở tầng 15m, tức là có hai hướng 
chủ yếu là đông bắc và tây nam, ngược 
chiều nhau (Hình 4). Tốc độ dòng chảy 
cực đại là 61,0cm/s tại tầng 5m, 
56,0cm/s tại tầng 15m và 46,0cm/s tại 
tầng 25m (Bảng 1). Tóm lại có thể rút 
ra nhận xét rằng, dòng chảy tổng hợp 
tại vùng biển Bạch Long Vĩ, từ tầng 
mặt đến tầng đáy đều có hai hướng ưu 
thế ngược chiều nhau, đó là hướng 
đông bắc và hướng tây nam, nghĩa là 
trùng với các hướng chi phối mạnh bởi 
các dòng nhật triều K1, O1.  

2. Đặc điểm của dòng trung bình 

Dòng trung bình là thành phần 
dòng được trung bình hóa sau khi đã 
tách thành phần dòng triều từ dòng 
tổng hợp. Kết quả phân tích dòng 
trung bình cho thấy rằng:  

- Ở vùng biển phía Nam Cù Lao 
Chàm, dòng trung bình tại tầng 5m có 
hướng gần trùng với hướng chiếm ưu 
thế của dòng tổng hợp và có giá trị 
tương đối lớn, vào khoảng 19,0cm/s 
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(Bảng 2, Hình 5). Nhưng khi xuống đến 
tầng 20m và 40m, hướng của dòng 
trung bình quay sang hướng tây nam 
và có giá trị nhỏ hơn 10cm/s. 

- Ở vùng biển Lệ Thủy, dòng 
trung bình từ tầng mặt đến tầng đáy 
chỉ tồn tại theo hướng đông nam, gần 
trùng  với hướng ưu  thế của  dòng tổng  

 
hợp. Tốc độ của dòng trung bình tại 
tầng 5m và 15m là khá lớn, từ 18cm/s 

đến 21cm/s, tốc độ dòng trung bình tại 
tầng 25m có giá trị nhỏ hơn 9cm/s 
(Bảng 2, Hình 5).  

- Ở vùng biển phía tây Bạch Long 
Vĩ, dòng trung bình tại tầng 5m có giá 
trị nhỏ hơn 5cm/s và khi càng xuống 
sâu thì có xu thế triệt tiêu hoặc có giá 
trị không đáng kể, nhỏ hơn 2cm/s 
(Bảng 2, Hình 5). 

 
Bảng 1: Tốc độ trung bình, cực đại và cực tiểu của dòng chảy tổng hợp 

The average, maximum and minimum velocities of currents  
 

Tốc độ của dòng chảy tổng hợp  
Vùng nghiên cứu 

 
Tầng đo (m) Trung bình (cm/s) Cực đại (cm/s) Cực tiểu (cm/s) 

Vùng biển phía 
nam Cù Lao Chàm 

(Tr. LT14) 

5m 
20m 
40m 

25,5 
18,6 
17,9 

57,0 
53,0 
33,0 

8,0 
2,0 
2,0 

Vùng biển Lệ Thủy 
(Tr. LT8) 

5m 
15m 
25m 

31,4 
26,3 
13,8 

74,0 
62,0 
32,0 

4,0 
2,0 
1,0 

Vùng biển phía tây  
Bạch Long Vĩ   

(Tr. LT1) 

5m 
15m 
25m 

34,3 
27,3 
21,5 

61,0 
56,0 
46,0 

3,0 
2,0 
2,0 

 
Bảng 2: Tốc độ của dòng trung bình ở các vùng nghiên cứu 

The average velocities of currents 
 

Tốc độ của dòng trung bình Vùng biển nghiên 
cứu 

Tầng đo 
      (m) 

 
Tốc độ theo phương vĩ 

tuyến (u. cm/s) 
Tốc độ theo phương 
kinh tuyến (v. cm/s) 

Vùng biển phía nam  
Cù Lao Chàm 

(Tr. LT14) 

5m 
20m 
40m 

-9,3 
-8,22 
-2,44 

16,5 
-6,21 
-1,7 

Vùng biển Lệ Thủy 
(Tr. LT8) 

5m 
15m 
25m 

19,98 
17,75 
8,10 

-20,33 
-13,02 
-4,67 

Vùng biển phía tây  
Bạch Long Vĩ  (Tr. 

LT1) 

5m 
15m 
25m 

-3,69 
-0,66 
 0,39 

4,84 
-1,45 
-1,15 

 
 3. Đặc điểm của dòng triều 

Đã sử dụng hai phương pháp khá 
phổ biến hiện nay để tính toán các 
hằng số điều hòa của dòng triều, đó là: 
phương pháp “Franco” và phương pháp 
“Hoa tiêu”. Phương pháp “Franco“ được 
áp dụng trên cơ sở phân tích chuỗi số 

liệu đo đạc về dòng chảy lớn hơn hoặc 
bằng 7 ngày đêm, còn phương pháp 
“Hoa tiêu” thì áp dụng chuỗi số liệu 
dòng chảy trong khoảng 2 – 3 ngày 
đêm. Kết quả tính toán cho thấy:  

- Chế độ dòng triều tại các vùng 
nghiên cứu thể hiện khá rõ nét quy 
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luật ưu thế tuyệt đối của các dòng nhật 
triều K1 và O1 so với các dòng bán 
nhật triều M2 và S2 (Bảng 3, Hình 6, 
7, 8). Ở vùng biển Cù Lao Chàm, dòng 
nhật triều K1, O1 tại các tầng 5m và 
20m có hướng chảy chính là các hướng 
tây bắc và đông nam và tại tầng 40m 
là hướng đông bắc và tây nam (Hình 
6). Tốc độ dòng nhật triều K1 lớn nhất 
ở vùng biển Cù Lao Chàm có thể đạt 
cực đại 17,0cm/s. Ở vùng biển Lệ Thủy 
(Bảng 3, Hình 7), từ tầng mặt đến tầng 
đáy dòng triều K1 và O1 đều có hướng 
ưu thế là tây bắc và đông nam. Ở đây 

dòng nhật triều lớn nhất không phải là 
K1 mà O1 với tốc độ cực đại là 
31,0cm/s, lớn gấp gần 2 lần so với tốc 
độ dòng triều K1 lớn nhất tại vùng 
biển Cù Lao Chàm. Ở vùng biển Bạch 
Long Vĩ, từ tầng mặt tới tầng đáy, 
dòng triều K1, O1 có hướng ưu thế là 
đông bắc và tây nam và có tốc độ rất 
lớn. Điều này có thể nhận thấy qua sự 
phân bố của các êlip dòng triều K1 và 
O1 có dạng rất dẹt theo hướng đông 
bắc - tây nam. Tốc độ cực đại của dòng 
nhật triều K1 và O1 rất lớn và có thể 
đạt tới giá trị 40cm/s (Bảng 3, Hình 8). 
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    104                        106                         108                        110 
 Hình 1: Vị trí của các trạm đo đạc liên tục nhiều ngày đêm trên biển, trong đợt “Khảo sát 
định kỳ Biển Đông”, tháng 6/2000 (ký hiệu: Tr. LT1 – trạm liên tục vùng biển phía tây 
Bạch Long Vĩ; Tr. LT8 – vùng biển Lệ Thủy; Tr. LT14 – vùng biển phía nam Cù Lao 
Chàm) 

Position of the mooring stations of the marine survey in the period of June 2000 
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Bảng 3: Các hằng số điều hòa của dòng triều 
The harmonical constants of tidal currents 

 
Thành phần dòng triều 

theo vĩ tuyến 
Thành phần dòng 

triều theo kinh  tuyến 
Vùng biển 
nghiên cứu 

Dòng 
triều 

Tầng đo 
(m) 

U (cm/s) Gu (độ) V (cm/s) Gv (độ) 
 

M2 
5m 
20m 
40m 

5,11 
0,81 
4,12 

20 
87 
94 

2,55 
1,62 
1,9 

308 
29 
205 

 
S2 

5m 
20m 
40m 

1,64 
0,26 
1,32 

58 
125 
132 

0,82 
0,52 
0,61 

346 
67 
143 

 
K1 

5m 
20m 
40m 

14,99 
11,07 
10,67 

242 
206 
191 

12,91 
12,29 
4,09 

47 
31 
158 

Vùng biển 
phía tây 
Cù Lao  
Chàm 

(Tr. LT14) 

 
O1 

5m 
20m 
40m 

8,39 
6,2 
5,98 

191 
155 
140 

7,22 
6,88 
2,29 

356 
340 
107 

 
M2 

5m 
15m 
25m 

3,57 
4,51 
2,77 

175 
166 
146 

5,31 
2,72 
1,39 

17 
342 
316 

 
S2 

5m 
15m 
25m 

0,5 
1,16 
1,5 

156 
33 
152 

3,74 
1,80 
1,51 

167 
359 
339 

 
K1 

5m 
15m 
25m 

16,38 
17,32 
9,18 

159 
175 
179 

15,43 
10,74 
7,41 

357 
5 

340 

Vùng biển 
Lệ Thủy 

Quảng Bình 
(Tr. LT8) 

 
O1 

5m 
15m 
25m 

20,69 
22,56 
12,720 

121 
133 
138 

18,18 
15,79 
8,87 

319 
314 
293 

 
M2 

5m 
15m 
25m 

4,09 
6,41 
6,56 

257 
304 
317 

11 
6,94 
8,08 

286 
294 
301 

 
S2 

5m 
15m 
25m 

0,34 
0,53 
0,54 

345 
32 
45 

0,92 
0,58 
0,67 

14 
22 
29 

 
K1 

5m 
15m 
25m 

11 
12,72 
10,58 

341 
309 
295 

33,54 
23,37 
16,71 

336 
312 
306 

Vùng biển 
Bạch Long 
Vĩ (Tr. LT1) 

 
O1 

5m 
15m 
25m 

10,56 
12,21 
10,15 

275 
243 
229 

32,2 
22,43 
16,05 

270 
246 
240 

 
- Tóm lại có thể nêu ra một nhận 

xét chung sau đây: cường độ dòng triều 
tại các vùng biển nghiên cứu có xu thế 
tăng dần từ nam đến bắc. Tốc độ cực 
đại của các dòng nhật triều K1 và O1 
tại vùng biển Bạch Long Vĩ có giá trị 

rất lớn, gấp gần 2,5 lần so với vùng 
biển Cù Lao Chàm và 1,5 lần so với 
vùng biển Lệ Thủy. Dòng triều có xu 
thế chảy mạnh theo hướng đông bắc và 
tây nam tại vùng biển Bạch Long Vĩ, 
theo hướng tây bắc và đông nam tại 
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vùng biển Lệ Thủy và Cù Lao Chàm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
IV. CÁC KẾT LUẬN CHÍNH 
 

- Đặc điểm động lực của dòng 
chảy tổng hợp tại vùng biển phía nam 
Cù Lao Chàm là sự chiếm ưu thế theo 
hướng tây bắc của dòng chảy gió tại 
các tầng mặt và sự yếu dần về tốc độ 
và không ổn định về hướng khi càng 
xuống sâu hơn. Tại tầng gần đáy, khi 
ảnh hưởng của dòng gió là thứ yếu thì 
dòng triều bắt đầu chiếm ưu thế. Ở 

vùng biển Lệ Thủy, một mặt do ảnh 
hưởng cục bộ của hệ thống gió mùa tây 
nam hoạt động khá ổn định trong vùng 
nghiên cứu, mặt khác do sự chi phối 
của hệ thống hoàn lưu xoáy thuận vịnh 
Bắc Bộ, nên dòng chảy tổng hợp có xu 
thế rất ổn định về hướng từ tầng mặt 
đến tầng đáy. Nếu như đặc điểm động 
lực ở vùng biển Cù Lao Chàm và vùng 
biển Lệ Thủy chủ yếu là do ảnh hưởng 
của dòng chảy gió gây nên, thì tại vùng 

 
Hình 2: Tần suất của dòng chảy tổng hợp theo hướng và tốc độ ở vùng biển  

phía nam Cù Lao Chàm, tại tầng 5m, tháng 6/2000 
(a): Theo hướng N-S; (b): Theo hướng E–W; (c): Theo hướng NE-SW; (d): Theo hướng SE-

NW 
The direction and velocity frequencies of currents in the southern area of  

Cu Lao Cham island, at the depth of 5m, in the period of June 2000 
(a): N-S direction; (b): E-W direction; (c): NE-SW direction; (d): SE-NW direction   
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biển Bạch Long Vĩ, đặc điểm động lực 
chủ yếu là do dòng triều chi phối.   

- Tại vùng biển Cù Lao Chàm và 
Lệ Thủy, xu thế biến đổi của dòng 
trung bình gần giống như của dòng 
tổng hợp, chỉ riêng ở vùng biển Bạch 
Long Vĩ dòng trung bình có giá trị rất 
nhỏ nên sự ảnh hưởng của nó đối với 
xu thế chung của dòng tổng hợp không 
đáng kể. Dòng trung bình tại vùng 
biển Lệ Thủy có giá trị lớn nhất so với 
các vùng khác, có thể do nguyên nhân 
trong thời gian tiến hành đợt khảo sát 
bị ảnh hưởng của hiện tượng “dông” và 

“gió xoáy” đột ngột xảy ra với tốc độ đo 
được gần 16m/s.    

- Xu thế biến đổi của dòng triều 
tại các vùng biển thềm lục địa Việt 
Nam tương đối khác nhau. Tuy dòng 
triều tại các vùng biển nghiên cứu chủ 
yếu là do dòng nhật triều K1 và O1 chi 
phối, nhưng cường độ của chúng rất 
khác khau. Dòng nhật triều cực đại ở 
vùng biển Bạch Long Vĩ với tốc độ có 
thể lớn gấp gần 2,5 lần so với vùng 
biển Cù Lao Chàm và 1,5 lần so với 
vùng biển Lệ Thủy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 

 
Hình 3: Tần suất dòng chảy tổng hợp theo hướng và tốc độ ở vùng biển ven bờ Lệ thủy 

(Quảng Bình), tại tầng 5m, tháng 6/2000 
(a): Theo hướng N-S; (b): theo hướng E-W; (c): Theo hướng NE-SW; (d): Theo hướng SE-NW 

The direction and velocity frequencies of currents in the coastal zone of Le Thuy, at the depth 
of 5m, in the period of June 2000 - (a): N-S direction; (b): E-W direction; (c): NE-SW 

direction; (d): SE-NW direction 
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Hình 4: Tần suất dòng chảy tổng hợp theo hướng và tốc độ ở vùng biển phía tây  
đảo Bạch Long Vĩ, tại tầng 5m, tháng 6/2000 

 
(a): Theo hướng N-S         (b): theo hướng E-W 

(c): Theo hướng NE-SW   (d): Theo hướng SE-NW 
 

The direction and velocity frequencies of currents in the western area of  
Bach Long Vi island, at the depth of 25m, in the period of June 2000 

 
(a): N-S direction; (b): E-W direction 

(c): NE-SW direction; (d): SE-NW direction 
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Hình 5: Véc tơ dòng trung bình tại các vùng biển trong thời kỳ khảo sát, tháng 6/2000 
(1): Ở vùng biển phía nam Cù Lao Chàm, tại tầng 5m (a), 20m (b), 40m (c)  
(2): Ở vùng biển Lệ Thủy (Quảng Bình), tại tầng 5m (a), 15m (b), 25m (c) 
(3): Ở vùng biển phía tây Bạch Long Vĩ, tại tầng 5m (a), 15m (b), 25m (c) 

Theo vectors of the average currents - (1): In the south region of Cu Lao Cham island,  
at the depths of 5m (a), 20m (b), 40m (c); (2): In the coastal zone of Le Thuy, 5m (a), 20m 

(b), 40m (c); (3): In the region of Bach Long Vi island, 5m (a), 20m (b), 40m (c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 6: Các êlip dòng nhật triều ở vùng biển phía nam đảo Cù Lao Chàm,  
tại tầng 5m, tháng 6/2000 

The tidal diurnal ellips of currents in the region of Cu Lao Cham isl., at 5m horizon, 6/2000 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 7: Các êlip dòng nhật triều ở vùng biển Lệ Thủy (Quảng Bình)  

tại tầng 5m, tháng 6/2000 
The tidal diurnal ellips of currents in the region of Lệ Thủy (Quang Binh province),  

at the 5m horizon, in period of June 2000 
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Hình 8: Các êlip dòng nhật triều ở vùng biển phía tây đảo Bạch Long Vĩ, tại tầng 5m (a) 

và tầng 25m (b), trong thời kỳ mùa hè tháng 6/2000 
 The tidal diurnal ellips of currents in the western region of Bach Long Vi island, at the 5m 

(a) and 25m (b) layers in the period of the June 2000 
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